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Tình trạng bảo tồn 

Pù Hoạt chưa từng được liệt kê trong các quyết 
định của Chính phủ liên quan đến hệ thống các 
khu rừng đặc dụng của Việt Nam (Bộ Nông 
nghiệp & Phát triển Nông thôn 1997). Việc thành 
lập khu bảo tồn thiên nhiên ở đây đã được Uỷ ban 
Nhân dân huyện Quế Phong đề xuất theo Công 
văn Số 310/CV-UB gửi Chi cục Kiểm lâm Nghệ 
An. Tiếp theo công văn trên, một dự án đầu tư 
thành lập khu bảo tồn đã được Viện Điều tra Quy 
hoạch Rừng xây dựng, diện tích đề xuất cho khu 
bảo tồn là 67.934 ha, bao gồm một phân khu bảo 
vệ nghiêm ngặt 56.837 ha và một phân khu phục 
hồi sinh thái 11.097 ha (Anon. 1997). Theo đó dự 
án đầu tư trên đã được Bộ NN và PTNT phê 
chuẩn, và không rõ ban quản lý khu bảo tồn thiên 
nhiên này đã được thành lập hay chưa (Lê Trọng 
Trải pers. comm.). Rừng của khu bảo tồn đề xuất 
hiện do Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong quản lý.  

Pù Hoạt có trong danh lục đề xuất các khu 
rừng đặc dụng Việt Nam đến năm 2010 là khu 
bảo tồn thiên nhiên với diện tích 67.934 ha (Cục 
Kiểm lâm 1998). Đề xuất này cũng được Chương 
trình BirdLife Quốc tế và Viện Điều tra Quy hoạch 
Rừng đưa ra khi phân tích sà soát lại hệ thống 
rừng đặc dụng của Việt Nam (Wege et al. 1999). 

Địa hình và thủy văn 

Khu đề xuất bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt nằm 
trên địa phận của 6 xã Thông Thụ, Đồng Văn, 
Tiền Phong, Hạnh Dịch, Nậm Giải và Trí Lễ, 
huyện Quế Phong. Phía bắc khu đề xuất bảo tồn 
thiên nhiên tiếp giáp với tỉnh Thanh Hoá, và phía 
nam giáp với Lào. Khu đề xuất nằm dọc theo dãy 
núi hình thành nên biên giới Việt - Lào ở phía bắc 
tỉnh Nghệ An. Điểm cao nhất trong khu bảo tồn là 
đỉnh núi Pù Hoạt 2.452 m còn phần lớn diện tích 
của vùng có độ cao giao động trong khoảng 800 
và 1.400 m, ở vùng thung lũng phía đông nam dọc 
theo con sông bên ngoài khu bảo tồn có độ cao 
thấp nhất vào khoảng 100 m. Địa hình của vùng 
đề xuất đặc trưng với các dãy núi cao gồ ghề, xen 
kẽ có các thung lũng có sườn dốc đứng. 

 Cực nam của khu đề xuất nằm trên vùng lưu 
vực sông Cả, là sông lớn nhất của tỉnh Nghậ An. 
Phần lớn diện tích còn lại của khu đề xuất nằm 
trong lưu vực của sông Chu. Sông Chu chảy theo 
hướng bắc qua khu bảo tồn thiên nhiên Xuân 
Liên, tỉnh Thanh Hoá sau đó đổ ra biển gần 
Thành phố Thanh Hoá. Hầu hết hệ thống song 
suối trong khu bảo tồn đều có nước thường xuyên 
mặc dầu vẫn có sự biến động lớn về dòng chảy 
theo mùa. Sự biến động này cùng với kiểu địa 
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hình dốc gồ ghề phức tạp là những hạn chế đối 
với canh tác lúa nước của đồng bào địa phương. 

Đa dạng sinh học 

 Theo dự án đầu tư, khu bảo tồn thiên nhiên 
Pù Hoạt có 56.232 ha rừng tự nhiên, tương đương 
với 83% tổng diện tích. Tuy nhiên trong đó chỉ có 
33.555 ha rừng ít bị tác động. Rừng tự nhiên ở Pù 
Hoạt bao gồm ba kiểu rừng chính: rừng thường 
xanh đất thấp, rừng thường xanh núi thấp, và rừng 
thường xanh núi trung bình. Rừng thường xanh đất 
thấp phân bố ở đai độ cao dưới 800 m, có mức độ 
đa dạng các loài thực vật cao. Rừng thường xanh 
núi thấp phân bố trong khoảng từ 800 đến 1.500 
m và có thành phần thực vật ưu thế bởi các loài 
thuộc họ Long não Lauraceae và họ Dẻ 
Fagaceae, như Litsea spp., Cinnamomum spp., 
Castanopsis spp. và Quercus bambusaefolia. 
Rừng thường xanh núi trung bình phân bố ở dộ 
cao trên 1500 m. Kiểu rừng này đặc trưng bởi một 
số loài hạt trần như: Sa mu Cunninghamia 
konishii, Bách xanh Calocedrus macrolepis, Pơ 
mu Fokienia hodginsii Thông nàng Podocarpus 
imbricatus, mặc dầu các loài cây lá rộng thuộc 
các họ Dẻ Fagaceae, họ Long não Lauraceae 
cũng là những loài thường gặp. Dọc theo đường 
dông nối các đỉnh cao có thêm kiểu phụ rừng lùn 
đặc trưng bởi sự có mặt của các loài đỗ quyên 
Rhododendron spp., sự đa dạng của các loài 
phong lan, và có loài trúc lùn Arundinaria sp. 
(Anon. 1997) mọc dưới tán. 

Pù Hoạt là một trong số ít vùng được biết đến 
ở Việt Nam có loài hạt trần bị đe doạ trên toàn 
cầu là Sa mu Cunninghamia konishii (Phan Kế 
Lộc và Nguyễn Tiến Hiệp 1999). Tuy nhiên do kết 
quả của khai thác gỗ chọn, rất ít cây thành thục 
có đường kính lớn còn sót lại. Cần có sự quan tâm 
đặc biệt đến việc bảo vệ kiểu rừng thường xanh 
núi thấp, đây là kiểu sinh cảnh của loài trên và 
một số loài hạt trần bị đe doạ toàn cầu khác như 
Pơ mu Fokienia hodginsii. Sự có mặt của loài loài 
Sa mu C. konishii được cho là loài có vai trò quan 
trọng trong cấu thành của kiểu rừng trên, và mất 
loài này có thể kéo theo mất các giá trị đa dạng 
sinh học đi kèm (Osborn et al. 2000). 

Một số loài thú bị đe doạ toàn cầu đã đựơc ghi 
nhận cho khu đề xuất Pù Hoạt trong các đợt khảo 
sát thực hiện bởi Viện Điều tra Quy hoạch Rừng 
và Frontier-Việt Nam - Viện Sinh thái và Tài 
nguyên Sinh vật (IEBR), bao gồm: khỉ mốc 
Macaca assamensis, Bò tót Bos gaurus (Anon. 
1997, Osborn et al. 2000). Thông tin phỏng vấn 
thu thập bởi Frontier - Viện Sinh thái và Tài 
nguyên Sinh vật chỉ ra rằng Voi Elephas maximus 
và Hổ Panthera tigris từng xuất hiện trong khu đề 
xuất vào giữa những năm 80 nhưng hiện đã tuyệt 
chủng trong vùng. Tương tự, Sao La Pseudoryx 
nghetinhensis cũng được thông báo đã từng xuất 
hiện ở vùng phía nam núi Pù Hoạt nhưng có thể 
đã bị tuyệt chủng (Osborn et al. 2000).  

Trong đợt khảo sát do Viện Điều tra Quy 
hoạch Rừng thực hiện năm vào năn 1997, đã thu 
được xương sọ và da của một loài mang lạ chưa 
đựơc xác định. Số liệu phân tích DNA chỉ ra rằng 
mẫu tiêu bản trên có thể là của một taxon chưa 
được mô tả trước đây, mặc dầu vậy quyết định 
cuối cùng về mẫu tiêu bản trên vẫn chưa được 
làm rõ (Lê Trọng Trải pers. comm.). Trong đợt 
khảo sát do Frontier - Vietnam/IEBR thực hiện 
năm 1999, một số mẫu tiêu bản các loài ếch nhái 
đã được thu thập tại Pù Hoạt và cho rằng đó là 
những mẫu tiêu bản chưa được mô tả của các loài 
thuộc chi Philautus (Osborn et al. 2000). 

Tổng cộng đã có 142 loài chim đã được ghi 
nhận tại Pù Hoạt (FIPI 1997). Tuy nhiên, trong số 
các loài trên chỉ có một loài bị đe doạ toàn cầu là 
Bông chanh rừng Alcedo hercules (Anon. 1997). 
Tương tự, trong tổng số 98 loài chim ghi nhận 
được bởi Frontier -Viện Sinh thái và Tài nguyên 
Sinh vật, không ghi nhận được loài nào bị đe doạ 
toàn cầu (Osborn et al. 2000). Kết quả trên bước 
đầu cho thấy khu Pù Hoạt có vai trò không cao 
đối với bảo tồn chim. Tuy nhiên các nỗ lực khảo 
sát đa dạng khu hệ chim đến nay mới chỉ tập 
trung ở những đai độ cao thấp. Khảo sát chi tiết 
hơn về khu hệ chim ở những vùng đai cao có thể 
tìm thấy các loài chim có ý nghĩa bảo tồn trong 
vùng chưa được ghi nhận trước đây. 
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Các vấn đề về bảo tồn 

Huyện Quế Phong có các đồng bào dân tộc 
thiểu số sinh sống như: Thái, Thanh, Mường, H 
Mông và Khơ Mó. Sản xuất kinh tế của các hộ gia 
đình trong vùng phụ thuộc chủ yếu vào canh tác 
lúa nước ở các thung lũng bằng, canh tác lúa 
nương và sắn trên các sườn đồi. Nương rẫy được 
canh tác luân phiên theo kiểu du canh. Phát rừng 
lấy đất canh tác nông nghiệp đã làm cho diện tích 
mất rừng ở các lung thũng bằng ngày một tăng, 
trong khi các rừng trên các sườn đồi gần làng bản 
được thay thế bởi những mảng nương rẫy, diện 
tích rừng thứ sinh cũng ngày một mở rộng. Chỉ ở 
trên các đai cao mới tìm thấy những dải rừng khá 
liên tục (Osborn et al. 2000, M. Grindley pers. 
comm.).  

Mặc dầu chính phủ đã có những cố gắng 
nhằm kiểm soát các hoạt động canh tác lúa rẫy, 
nhưng hiện tượng du canh vẫn đang làm cho diện 
tích rừng còn lại của khu đề xuất bảo tồn thiên 
nhiên bị mất dần, và rừng nguyên sinh cũng như 
thứ sinh vẫn bị chặt để canh tác nương rẫy. Tăng 
trưởng dân số là nguyên nhân tiềm ẩn thúc đẩy 
chặt phá rừng. Dân số tăng dẫn đến tăng nhu cầu 
mở rông đất nông nghiệp tại các vùng đồi bao 
quanh. Hiện nay, tăng trưởng dân số chủ yếu là 
do tăng dân số tự nhiên. Tuy vậy trong tương lai 
việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong vùng, 
như làm đường sẽ là đe doạ đến khu Pù Hoạt nếu 
khu này được chọn là trung tâm cho việc di dân 
kinh tế mới, và như vậy sẽ càng làm cho tỉ lệ mất 
rừng nhanh hơn (M. Grindley pers. comm.). 

Mất rừng được Osborn et al. (2000) xác định là 
một trong những mối đe doạ lớn nhất đến đa dạng 
sinh học của khu đề xuất, vì sinh cảnh bị gián 
đoạn sẽ dẫn đến mất các loài. Đe doạ lớn thứ hai 
là săn bắn, đây đã là nguyên nhân dẫn đến suy 
giảm nhanh quần thể của các loài thú lớn và trung 
bình và sự tuyệt chủng của một số loài bị đe doạ 
toàn cầu trong vùng. Động vật săn bắt được sử 
dụng cho nhu cầu của địa phương hoặc cho mục 
đích buôn bán, bằng chứng cho thấy quần thể các 
loài thú lớn và trung bình đã bị suy giảm mạnh và 
hiện nay đối tượng săn bắt đã chuyển sang các 
loài thú nhỏ và chim (Osborn et al. 2000). 

Các giá trị khác 

Rừng khu đề xuất bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, 
đặc biệt ở các đai cao có vai trò quan trọng bảo 
vệ nguồn nước cho cộng đồng địa phương và 
phòng hộ đầu nguồn cho các lưu vực sông Cả và 
sông Chu.  

Khu đề xuất bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt bảo 
vệ quần thể của hai loài hạt trần quý hiếm là Pơ 
Mu Fokienia hodginsii và Sa mu Cunninghamia 
konishii. Gỗ của hai loài này đều có giá trị thương 
mại cao và đã được trồng thử nghiệm thành công 
ở vùng có độ cao 400 m, thấp hơn nhiều so với 
nơi sống tự nhiên của chúng. Rừng khu đề xuất 
bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, vì vậy, là nguồn 
cung cấp hạt giống quan trọng của các loài trên 
cho trồng rừng nhằm đáp ứng các nhu cầu về gỗ 
của các loài trên hoặc tạo thêm nguồn thu nhập 
(T. Osborn pers. comm.).  

Các dự án có liên quan 

Trong khoảng giữa tháng 1-12 /1999, tổ chức 
Frontier - Việt Nam và Viện Sinh thái và Tài 
nguyên Sinh vật đã tiến hành khảo sát đa dạng 
sinh học khu đề xuất bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. 
Trong năm 2000, Frontier - Việt Nam đã bắt đầu 
dự án giáo dục môi trường ở vùng đệm của Khu 
Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, với sự tài trợ của 
Đại sứ quán Australia. 

Năm 2001, tổ chức Phi chính phủ Hướng tới 
Phụ nữ Dân tộc có kế hoạch triển khai một dự án 
phát triển cộng đồng ở huyện Quế Phong với sự 
hỗ trợ của Hiệp hội các Tổ chức Phi chính phủ về 
Phát triển Nông thôn Canada. Dự án này đang 
trong giai đoạn lập kế hoạch. 
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